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  TIẾT 15 – BÀI 13:     TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
                                                       KHU VỰC ĐÔNG Á           

 I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức


-  Nắm vững đặc điểm chung về dân cư và sự phát triển kinh tế- xã hội khu vực Đông ỏ

-  Nắm được đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản và Trung Quốc
* Tích hợp môn lịch sử: HS biết được lịch sử Nhật Bản 
* Tích hợp môn toán: Tính và xử lí số liệu
2. Kỹ năng

- Củng cố kỹ năng đọc và phân tích bảng số liệu, biểu đồ
- Giáo dục kỹ năng sống về ý thức học tập, tu dưỡng để xây dựng quê hương đất nước.
 3. Thái độ

 -Bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu đồng loại, yêu con người xã hội khu vực Đông Á, có ý thức  hợp tác trong phát triển kinh tế
 4. Bảng mô tả các mức độ nhận thức
	Nội
dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông Á
	- Biết được một số đặc điểm khái quát về dân cư và đặc điểm kinh tế của Đông Á
	 - Hiểu được đặc điểm khái quát về dân cư và đặc điểm kinh tế của Đông Á
	- Cách tính về số dân của một khu vực.
- Nhận xét về tốc độ tăng trưởng kinh tế
	- So sánh về số dân Đông Á với các châu lục trên thế giới

	 2. Đặc điểm phát triển kinh tế của Nhật Bản và Trung Quốc
	 -Nhận biết được một số đặc điểm kinh tế của Nhật Bản và Trung Quốc.
	 - Hiểu được nguyên nhân Trung Quốc và Nhật Bản đạt được những thành tựu kinh tế.


	 - Xác định được các ngành kinh tế đứng đầu thế giới của Nhật Bản và Trung Quốc.
	- Rút ra được bài học từ con người Nhật Bản

- So sánh được sự phát triển một số ngành kinh tế của Trung Quốc


 - Năng lực chung: tự học, tính toán, hợp tác, giải quyết vấn đề.

 - Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ, sử dụng tranh ảnh, sử dụng bảng thống kê, tư duy tổng  hợp

  II.CHUẨN BỊ

 * Đối với giáo viên: Máy tính
* Đối với học sinh: - SGK, bài tập làm ở nhà, vở nháp, bảng phụ

                               - Đọc và chuẩn bị bài ở nhà
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Hoạt động khởi động: (5ph)

* Ổn định tổ chức (1ph)
* Vào bài mới: (4 ph)
- GV cho HS xem tranh về thành tựu kinh tế của Nhật Bản và Trung Quốc 

Sau khi xem tranh, em rút ra nhận xét gì về những thành tựu kinh tế của Nhật Bản và Trung Quốc
- GV giới thiệu bài: Đông Á là khu vực đông dân nhất Châu Á, đồng thời là khu vực phát triển nhanh, nơi có nhiều nền kinh tế mạnh của thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc... Trong tương lai sự phát triển kinh tế của các nước Đông Á còn nhiều hứa hẹn. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phát triển kinh tế của khu vực này.
 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (35ph)
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Néi dung cơ bản

	Hoạt động 1  Tìm hiểu khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông Á (17 phút)
	1. Khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông ¸

	· Giáo viên chiếu lược đồ khu vực Đông Á
 -Học sinh quan sát lược đồ
- Giáo viên giới thiệu khái quát về khu vực 
Hoạt động cá nhân
     Gv chiếu bảng số liệu 13.1: Dân số các nước và vùng lãnh thổ Đông Á năm 2003 ( triệu người)
? Dựa vào bảng 13.1, em hãy tính tổng số dân của khu vực Đông Á.
- Học sinh trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung

- Gv chốt kiến thức.
	a, Dân cư
-Là khu vực có dân số rất đông: 1509,5 triệu người (năm 2002)

	Hoạt động cá nhân
- GV chiếu bảng dân số Đông Á và các châu lục, so sánh dân số của Đông Á với các châu lục ?

HS trả lời. HS khác nhận xét bổ sung

- Gv chuẩn kiến thức? Quan sát hình ảnh kết hợp với thông tin sách giáo khoa, em hãy cho biết sau chiến tranh thế giới thứ hai tình hình kinh tế của các nước Đông Á như thế nào?  


	- Dân số nhiều hơn dân số các châu lục lớn.
b, Kinh tế

- Sau chiến tranh nền kinh tế kiệt quệ, nghèo đói

	- GV chiếu bảng tốc độ tăng trưởng kinh tế của các quốc gia Đông Á và nêu nhận xét

- Chiếu hình ảnh về đất nước Hàn Quốc và Đài Loan

- Ngày nay nền kinh tế và vùng lãnh thổ Đông Á có đặc điểm gì ?

- Học sinh đại diện trả lời

- Giáo viên chuẩn xác kiến thức
	- Ngày nay nền kinh tế phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

	HĐ cá nhân: 

- GV chiếu sơ đồ quá trình phát triển kinh tế của Đông Á, yêu cầu:

? Quan sát sơ đồ, trình bày quá trình phát triển kinh tế khu vực Đông Á?
- HS trình bày, HS khác bổ sung

- GV nhận xét, chốt kiến thức
HĐ cặp đôi: ( 2 phút)

? Dựa vào bảng 13.2 em hãy cho biết tình hình xuất nhập khẩu một số nước Đông Á, nước nào có giá trị nhập khẩu cao nhất trong 3 nước đó?

- Đại diện cặp đôi trả lời. 
- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV chuẩn kiến thức.
GV chuyển ý:
	- Quá trình phát triển đi từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để  xuất khẩu

-Một số nước trở thành các nước có nền kinh tế mạnh của thế giới: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

	Hoạt động 2: ĐÆc điểm phát triển của một số quốc gia Đông Á (16 phút)
	2. ĐÆc điểm phát triển của một số quốc gia Đông Á
a. Nhật Bản

	 Giáo viên giới thiệu đôi nét về đất nước Nhật Bản
	

	Hoạt động nhóm:  5 phút

B1: Giao nhiệm vụ: Dựa vào thông tin sgk và hiểu biết thực tế em hãy trình bày những thành tựu của nền kinh tế Nhật Bản ? 

B2: HS thực hiện nhiệm vụ trong 5 phút, các cá nhân thảo luận, trao đổi với bạn trong nhóm và điền vào bảng phụ.

B3: Đại diện nhóm báo cáo kết quả. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung

B4: GV đánh giá quá trình hoạt động của nhóm, đánh giá sản phẩm và chuẩn hóa kiến thức
- GV giới thiệu những ngành công nghiệp hàng đầu thế giới của Nhật Bản.

-Kể tên một số sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản trên thị trường mà em biết?
-HS trả lời, nhận xét bổ sung

Gv chiếu những ngành công nghiệp và sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản, chốt kiến thức

· HĐ cặp đôi ( 2phút)

Vì sao Nhật Bản đạt được những thành tựu trên? Qua đây, chúng ta học tập được điều gì ở người dân Nhật Bản? 

  - Sau chiến tranh, Nhật Bản tranh thủ được nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

- Tranh thủ được những thành tựu khoa học của các nước phương Tây.

- Có các chính sách phát triển kinh tế hợp lí.

- Đặc biệt là phát huy nguồn lực về con người: con người Nhật Bản cần cù, chịu khó, kỉ luật lao động cao, đội ngũ cán bộ khoa học đông và có trình độ cao.

Gv chuyển ý:
	· Là  cường quốc kinh tế thứ hai thế giới ( sau Hoa Kỳ )

· Nhiều ngành công nghiệp hàng đầu thế giới: công nghiệp chế tạo, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng.
- Chất lượng cuộc sống cao và ổn định.


	Gv chiếu ảnh hình giới thiệu về Trung Quốc.

· HĐ cặp đôi ( 2phút)

Trong phát triển kinh tế, Trung Quốc có những điều kiện thuận lợi gì ?

- HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV chốt kiến thức:
GV: Nhờ những đk thuận lợi đó mà Trung Quốc đã đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế.
Hoạt động cá nhân:
- GV chiếu biểu đồ về tỉ lệ sản lượng lúa gạo của một số quốc gia Châu Á so với thế giới (%) năm 2003.
- Quan sát biểu đồ, em hãy nhận xét về sản lượng lúa gạo của Trung Quốc so với các quốc gia trên thế giới.

- GV chiếu bảng xếp hạng của Trung Quốc so với thế giới về một số sản phẩm nông sản và sản phẩm công nghiệp. Yêu cầu HS rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành công nghiệp và nông nghiệp Trung Quốc.
	b, Trung Quốc

*Điều kiện: 
- Nguồn lao động dồi dào

- Thực hiện đường lối chính sách và mở cửa

- Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú

*Thành tựu:
- Nông nghiệp phát triển nhanh và tương đối toàn diện

- Nền công nghiệp hoàn chỉnh, trong đó có một số ngành công nghiệp hiện đại như điện tử, nguyên tử, hàng không vũ trụ…

	? Quan sát bảng số liệu và nhận xét tốc độ tăng trưëng kinh tế của Trung Quốc.
Hs trả lời, nhận xét
- GV chốt kiến thức
	- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định



3. Luyện tập(4 phút)
- Cho HS vận dụng kiến thức đã học bằng trò chơi trả lời ô chữ.

- Củng cố kiến thức bằng vẽ bản đồ tư duy.

- Làm bài tập1,3 (sgk 46). Riêng câu 2 không yêu cầu HS trả lời

 4. Vận dụng(2 phút)
- Nhật Bản đạt được những thành tựu gì trong phát triển kinh tế ? Qua đây, chúng ta học tập được điều gì ở người dân Nhật Bản ?
5. Tìm tòi và mở rộng (1ph)
 - Về nhà sưu tầm tài liệu viết về “con người Nhật Bản”
- Chuẩn bị tiết học sau: rèn luyện kĩ năng biểu đồ, yêu cầu các em ôn lại kiến thức biểu đồ và chuẩn bị dụng cụ đầy đủ ( máy tính, thước kẻ, com pa, đo độ )

